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Tóm tắt: Công tác xã hội là một nghề chuyên nghiệp và là một
ngành khoa học nhằm hỗ trợ giải quyết những khó khăn gây cản
trở tới sự phát triển, an sinh và hạnh phúc của con ngưêi. Công
tác xã hội đặc biệt quan tâm đến trợ giúp các nhóm yếm thế như

ngưêi khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ngưêi cao
tuổi,v.v. Chính vì là một nghề chăm sóc, trợ giúp xã hội cho con
ngưêi, đạo đức nghề nghiệp luôn ®ưîc coi trọng và là mối quan
tâm hàng đầu của các nhà đào tạo, thực hành và nghiên cứu
trong công tác xã hội. Bài viết này trình bày một phần những
phát hiện của nghiên cứu “Xây dựng chuẩn đầu ra đạo đức công
tác xã hội” liên quan đến nhận thức, hiểu biết và phư¬ng thức
áp dụng các quy định đạo đức nghề và chuẩn đầu ra trong đào
tạo công tác xã hội(1).

Từ khóa: Công tác xã hội; Đạo đức nghề công tác xã hội; Đào
tạo nghề công tác xã hội.

1. Giới thiệu

Công tác xã hội (CTXH) là “một nghề thực hành và là một ngành khoa
học nhằm thúc đẩy sự thay đổi, phát triển và gắn kết xã hội, tăng cưêng
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năng lực và giải phóng con ngưêi. Các nguyên tắc chủ đạo của CTXH bao
gồm công bằng xã hội, các quyền con ngưêi, trách nhiệm hợp tác và tôn
trọng sự đa dạng. CTXH sử dụng các lý thuyết của CTXH, các khoa học
xã hội, kiến thức nhân văn và bản địa. CTXH gắn kết con ngưêi và các hệ
thống để giải quyết những thách thức trong cuộc sống và tăng cưêng an
sinh” (Hiệp hội Nhân viên CTXH (IFSW), Hiệp hội Các trưêng đào tạo
CTXH thế giới (IASSW), 2014). Để thực hiện ®ưîc những mục tiêu nghề
nghiệp nhằm hỗ trợ những nhóm đối tưîng yếm thế và có nhu cầu, đạo
đức nghề nghiệp CTXH luôn ®ưîc đánh giá là một trong những nội dung
quan trọng đối với sự phát triển tính chuyên nghiệp của ngành nghề hỗ trợ
và làm việc với con ngưêi và vì sự an sinh của con ngưêi này. Các tổ chức
quốc tế về CTXH như IFSW và IASSW (2012) đã ®ưa ra những tuyên bố
về các nguyên tắc đạo đức (Statements of Ethical Principles), trong đó nêu
rõ “nhận thức về đạo đức là một phần cơ bản của việc thực hành nghề
nghiệp của CTXH. Khả năng và cam kết của ngưêi làm CTXH hành động
đạo đức là một khía cạnh thiết yếu của chất lưîng dịch vụ cung cấp cho
những ngưêi sử dụng các dịch vụ CTXH” (IFSW và IASSW, 2012:1). 

ở nưíc ngoài, nghiên cứu đạo đức nghề CTXH thưêng tập trung vào
mối quan hệ giữa văn hoá, giá trị và đạo đức trong CTXH (Hugman, 2008,
2013); đạo đức và các giá trị đạo đức nghề nghiệp (Banks, 2006, 2010);
dân chủ và đạo đức xã hội (Adams, 2002); quyền con ngưêi và các giá trị
đạo đức trong CTXH (Bell & Bauer, 1999; Ife, 2008, 2010); các vấn đề
đạo đức trong các nghề đi giúp đỡ (Congres & McAuliffe, 2006; Hugman,
1991, 2005). ở khía cạnh thực tiễn, các nghiên cứu tập trung vào phân tích
vấn đề về đạo đức của nhân viên CTXH trong kỷ nguyên toàn cầu hoá
(Joseph & Joseph, 2008); thực hành đạo đức trong các dịch vụ cho con
ngưêi hiện nay (Lonne, McDonald & Fox, 2004); giáo dục đạo đức với
sinh viên CTXH (Sanders & Hoffman, 2010) hay giáo dục đạo đức cơ bản
trong hưíng dẫn thực hành CTXH (Frederic, 2012). 

Là một nghề đang trong giai đoạn đầu của tiến trình phát triển chuyên
nghiệp, CTXH đã có những bưíc tiến quan trọng trong chính sách, đào tạo
và một phần ở thực hành. Tuy nhiên, vấn đề về đạo đức nghề nghiệp vẫn
còn là thách thức trong tiến trình chuyên nghiệp hoá nghề CTXH ở Việt
Nam. Chỉ mới gần đây, ngày 2 tháng 2 năm 2017, Bé Lao ®éng-Thư¬ng
binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã ban hành thông tư 01/2017/TT-
BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với ngưêi làm
nghề CTXH với những nguyên tắc cơ bản và yêu cầu về phẩm chất đạo
đức của ngưêi làm nghề CTXH. Trong thực tiễn, việc thực hành cũng như

đào tạo để đáp ứng chuẩn đầu ra về quy điều đạo đức còn nhiều hạn chế.
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Trong bài viết này, dựa trên kết quả nghiên cứu “Xây dựng chuẩn đầu ra
đạo đức nghề CTXH” ®ưîc thực hiện từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 4
năm 2017 trên 173 sinh viên CTXH của Trưêng Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn Hà Nội, tác giả bưíc đầu phân tích nhận thức và đánh giá của
sinh viên ngành CTXH về đạo đức nghề nghiệp theo các chuẩn đầu ra. Kế
tiếp, tác giả trình bày những phát hiện chính của nghiên cứu về đánh giá
nhận thức, hiểu biết và áp dụng các quy điều đạo đức và chuẩn đạo đức
nghề CTXH.

2. Thông tin chung về nghiên cứu

Nghiên cứu ®ưîc thực hiện trên 173 khách thể là toàn bộ sinh viên
chính quy và một lớp hệ vừa học vừa làm, đã hoàn thành học phần đạo đức
CTXH và ba phần tư các môn học lý thuyết và thực hành trong chư¬ng
trình đào tạo cử nhân CTXH của Trưêng Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn Hà Nội. Thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 10 năm 2016
đến tháng 4 năm 2017. Do đặc thù ngành học, số lưîng nữ nhiều hơn nam
nên tỷ lệ nữ tham gia nghiên cứu vưît trội so với nam (tư¬ng ứng 81,5%
và 18,5%). Tỷ lệ sinh viên dân tộc thiểu số chiếm xấp xỉ một phần ba
khách thể nghiên cứu, đa phần các em là dân tộc Tày (42%), tiếp đó là
Mông (27%), còn lại là dân tộc Dao, Nùng, Sán Chỉ và Thái (31%). 

Nghiên cứu sử dụng ba phư¬ng pháp thu thập dữ liệu: nghiên cứu tài
liệu, khảo sát bằng phiếu hỏi và phư¬ng pháp chuyên gia. Dữ liệu nghiên
cứu ®ưîc xử lý bằng phần mềm SPSS 20. Nghiên cứu thực hiện hai nhiệm
vụ chính, bao gồm: i) đánh giá nhận thức, hiểu biết, áp dụng các quy điều
đạo đức và đánh giá về chuẩn đầu ra đạo đức nghề CTXH; và ii) nghiên
cứu xây dựng chuẩn đầu ra về đạo đức nghề CTXH trong đào tạo. 

3. Những phát hiện chính

3.1. Nhận thức của sinh viên về đạo đức nghề công tác xã hội

Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên tham gia nghiên cứu đánh giá
cao mức độ quan trọng của đạo đức nghề CTXH. Cụ thể, tỷ lệ đánh giá
đạo đức nghề CTXH ở mức quan trọng trở lên là 88,5%, trong đó có hơn
50% đánh giá là vô cùng quan trọng. 66,3% số sinh viên tham gia nghiên
cứu cho biết đã áp dụng những điều ®ưîc học về đạo đức nghề vào thực
tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, các em đánh giá cao lợi ích của các môn học
thực hành (50%) thay cho các môn học lý thuyết (24,4%). Sinh viên chia
sẻ rằng những nguyên tắc đạo đức đã ®ưîc áp dụng tạo ra “thay đổi trong
áp dụng bảo mật thông tin, tôn trọng và chấp nhận thân chủ; thay đổi
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hành vi khi gặp các đối tưîng yếu thế; bản thân ghét những ngưêi đàn ông
bạo lực gia đình nhưng cố gắng gạt bỏ và làm theo đạo đức nghề nghiệp
để giữ tính khách quan”, hay những thay đổi dẫn đến sự trưëng thành về
năng lực về nhận thức và hành vi của bản thân như “gióp cho bản thân
trưëng thành và thấu hiểu; giúp điều chỉnh hành vi, cách ứng xử, xử lý
trong cuộc sống hàng ngày”.

Liên quan đến việc xử lý những tình huống đạo đức khi bị mâu thuẫn
với giá trị bản thân, có 57,8% các em trả lời là làm theo đạo đức nghề
nghiệp. Đáng chú ý, sinh viên đã nhắc đến sự nhạy cảm về văn hoá, một
trong những vấn đề CTXH đặc biệt quan tâm: “Các nền văn hóa khác
nhau sẽ có những chuẩn mực đạo đức riêng, vì vậy cần linh hoạt trong các
văn hóa”. Tỷ lệ làm theo giá trị bản thân hoặc bỏ đi không làm gì khá cao,
tư¬ng ứng ở mức 19,7% và 22,5%. Điều này cho thấy nhận thức về việc
®ưa ra quyết định theo đúng quy định nghề nghiệp vẫn còn là vấn đề sinh
viên cần phải ®ưîc nâng cao. 

3.2. Đánh giá của sinh viên về học phần đạo đức công tác xã hội

Đánh giá về mức độ cần thiết quy định bắt buộc của học phần đạo đức
trong chư¬ng trình đào tạo, đa số sinh viên trả lời là cần thiết (52,7%) và
rất cần thiết (44,4%) trong chư¬ng trình đào tạo.

Nghiên cứu cũng tiến hành đánh giá về sự phù hợp của nội dung học
phần đạo đức nghề CTXH với 7 đơn vị kiến thức/quy định đạo đức, thể
hiện nghĩa vụ trách nhiệm của ngưêi làm CTXH/nh©n viên CTXH theo
tiêu chí quy định về quy điều đạo đức của quốc tế và phù hợp với các tiêu
chuẩn của Mỹ, Canada, úc. Những nội dung này bao gồm: 1) Mục đích
và giá trị cốt lõi của quy tắc đạo đức nghề CTXH; 2) Trách nhiệm của
nhân viên CTXH đối với khách hàng/thân chủ; 3) Trách nhiệm đạo đức
của nhân viên CTXH với đồng nghiệp; 4) Trách nhiệm đạo đức của nhân
viên CTXH tại nơi làm việc; 5) Trách nhiệm đạo đức của nhân viên CTXH
với tư cách là những nhà chuyên nghiệp; 6) Trách nhiệm đạo đức của nhân
viên CTXH đối với nghề CTXH; 7) Trách nhiệm đạo đức của nhân viên
CTXH đối với xã hội.

Kết quả phân tích cho thấy 78,6% ý kiến cho là phù hợp và rất phù hợp
(tư¬ng ứng là 7,5% và 71,4%). Nhìn chung tỷ lệ sinh viên trả lời ở mức
cần thiết và rất cần thiết dao động trên dưíi 70% (từ 67,1% đến 79,2%).
Tỷ lệ cao nhất ở mức cần thiết là với nội dung về trách nhiệm đạo đức của
nhân viên CTXH với xã hội (51,1%), thấp nhất là ở nội dung về trách
nhiệm của nhân viên CTXH với khách hàng/thân chủ (35,9%). Kết quả
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này phản ánh việc tiếp thu kiến thức trong học phần này của những sinh
viên tham gia nghiên cứu mới dừng ở mức độ nhận thức cơ bản, chưa đạt
tới mức độ vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá theo thang đo mục
tiêu nhận thức của Bloom (2012).

3.3. Đánh giá về phư¬ng pháp giảng dạy đạo đức nghề công tác xã hội

VÒ phư¬ng pháp giảng dạy, kết quả chung cho thấy có 74% số sinh
viên đánh giá phù hợp, chỉ có 17% đánh giá là chưa phù hợp, còn lại là ý
kiến khác và không trả lời. Tỷ lệ đánh giá phù hợp cao nhất là ở phư¬ng
pháp thảo luận nhóm (51,4%), tỷ lệ thấp nhất là phư¬ng pháp thuyết trình
(31,8%) (Biểu đồ 1).

Các phư¬ng pháp ®ưîc sinh viên đề xuất bao gồm tranh luận và thực
hành. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có những góp ý thêm về cách thức
khiến cho các nội dung liên quan đến trách nhiệm đạo đức nghề CTXH
gần gũi với thực tế, với văn hoá và môi trưêng trong nưíc như “cần bớt
hàn lâm, gắn với thực tế, môi trưêng, văn hóa ở Việt Nam, lấy thêm nhiều
tình huống thực tế và thực hành” hay “nên ®ưa ra các tình huống để sinh
viên có kĩ năng giải quyết vấn đề, tiếp cận các quy tắc, chuẩn mực dễ dàng
hơn”. Sinh viên tham gia nghiên cứu cũng bày tỏ mong muốn có ®ưîc sự
lồng ghép nhiều phư¬ng pháp: “học ít lý thuyết, lồng ghép nhiều phư¬ng
pháp học khác nhau”.

Có một tỷ lệ tư¬ng đối những ngưêi tham gia nghiên cứu trả lời gặp
khó khăn trong tiếp thu nội dung đạo đức nghề CTXH. Khó khăn lớn nhất
phải kể đến là thiếu tài liệu học tập (65,6%). Đây cũng là những thách thức
đối với bất cứ ngành đào tạo mới nào, đặc biệt là với CTXH tuy có nhiều
tài liệu nưíc ngoài nhưng sinh viên khó tiếp cận. Khó khăn thứ hai chính

Bảng 1. Đánh giá về mức độ cần thiết các nội dung đạo đức CTXH (n=173)

Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2017 
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sự trừu tưîng của môn học dẫn đến khó tiếp thu (37,6%). Nhiều thuật ngữ
khó hiểu là khó khăn thứ ba (28,3%). Đáng lưu ý có hai khó khăn về sự
khác biệt về văn hoá và giá trị bản thân cũng chiếm gần 30%. Điều này có
thể thấy khía cạnh văn hoá và giá trị đạo đức của bản thân nhân viên
CTXH có ảnh hưëng quan trọng đến việc tiếp thu và thực hành các quy
định về trách nhiệm đạo đức CTXH (Bảng 2)

3.4. Đánh giá về các yếu tố ảnh hưëng đến thực hành 

Kết quả đánh giá về mức độ ảnh hưëng của các yếu tố như (i) khác biệt
văn hóa, tôn giáo, (ii) khác biệt về giá trị đạo đức cá nhân, (iii) kinh
nghiệm sống, (iv) thiếu cơ hội thực hành, (v) thiếu kiến thức và kỹ năng
thực hiện nghề đến việc thực hành các trách nhiệm về đạo đức nghề CTXH
cho thấy các yếu tố này đều có ảnh hưëng dù ít dù nhiều, giao động từ
54% đến 81,5%. Yếu tố ®ưîc đánh giá có ảnh hưëng cao nhất là thiếu kiến
thức và kỹ năng thực hiện nghề (81,5%, trong đó ảnh hưëng nhiều là
53,2%, ảnh hưëng ít là 28,3%). Hai yếu tố ®ưîc tỷ lệ đáng kể các sinh viên
tham gia nghiên cứu đánh giá là không có ảnh hưëng bao gồm khác biệt
về giá trị đạo đức cá nhân (36,4%) và tôn giáo (36,4%).

Chia sẻ về ảnh hưëng của những khác biệt về văn hóa đến việc thực
hành đạo đức nghề CTXH, các sinh viên tham gia nghiên cứu cho biết:
“khác biệt về văn hóa của bản thân với quy tắc đạo đức dẫn đến hành
động sai”; “khác biệt về văn hóa sẽ khó khăn trong hợp tác làm việc”;
“văn hóa khác nhau dẫn đến cách xử lý khác nhau, còn có thể xảy ra mâu
thuẫn”; và “bản sắc văn hóa, bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán

Biểu đồ 1. Đánh giá sự phù hợp phư¬ng pháp giảng dạy đạo đức nghề
CTXH (n=173)

Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2017 
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khác nhau sẽ gây mâu thuẫn”.

Về ảnh hưëng của tôn giáo đến thực hành đạo đức nghề CTXH, ngưêi
tham gia nghiên cứu nhấn mạnh vào sự khác biệt về niềm tin, về tín
ngưìng và đôi khi là cả về lợi ích làm ảnh hưëng đến việc thực hành quy
điều đạo đức CTXH: “Khác biệt về niềm tin giữa các tôn giáo là đáng lưu
ý, nếu không theo họ và không hiểu sự khác biệt đó sẽ không thể ứng dụng
có hiệu quả” hay “Tôn giáo khác nhau sẽ khác nhau về lợi ích, quy điều
và cách giải quyết vấn đề sẽ khác nhau”; “Niềm tin về tín ngưìng tôn giáo
cũng ảnh hưëng đến thực hành CTXH, có những giá trị không thể tách
khỏi, điều đó ảnh hưëng đến nguyên tắc đạo đức”. 

Bảng 2. Những vấn đề cản trở khi tiếp thu học phần đạo đức 
nghề CTXH (%) (n=173)

Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2017 

Bảng 3. Các yếu tố ảnh hưëng đến việc thực hành đạo đức 
nghề CTXH (n=173)

Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2017 
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Về ảnh hưëng của những khác biệt liên quan đến giá trị đạo đức cá
nhân đến thực hành đạo đức nghề CTXH, ngưêi trả lời nhấn mạnh đến
mâu thuẫn về giá trị và quyền lợi, sự khác nhau về giá trị đạo đức giữa thân
chủ và nhân viên CTXH. Ngoài ra, ngưêi tham gia nghiên cứu còn nhắc
nhiều đến những ảnh hưëng từ kinh nghiệm và những trải nghiệm đã qua
trong cuộc sống tạo ra những tác động không tốt đến việc thực hiện trách
nhiệm đạo đức nghề nghiệp của nhân viên CTXH. 

Với nghề CTXH, việc thực hành là yêu cầu bắt buộc trong quá trình
đào tạo để có thể thực hiện tốt trách nhiệm đạo đức của nhân viên CTXH
chuyên nghiệp. Do đó, việc thiếu cơ hội thực hành ®ưîc đánh giá là có ảnh
hưëng tiêu cực đến thực hành đạo đức nghề CTXH. 

3.5. Đánh giá về chuẩn đầu ra đạo đức trong đào tạo CTXH

Nhìn chung ngưêi tham gia nghiên cứu đánh giá sự cần thiết phải có
quy chuẩn đầu ra đạo đức với các môn học phư¬ng pháp CTXH. Cụ thể,
môn học phư¬ng pháp công tác xã hội cá nhân và phư¬ng pháp công tác
xã hội nhóm đều đạt tỷ lệ 70,5%, tham vấn (69,9%), phát triển cộng đồng
(68,2%). Riêng môn học đạo đức CTXH, 76,9% ngưêi tham gia nghiên
cứu đánh giá ở mức cao nhất. Các học phần khác như lý thuyết CTXH,
phư¬ng pháp nghiên cứu CTXH, an sinh xã hội, quản lý ca đạt tỷ lệ xấp
xỉ trên dưíi 50% ý kiến. Tỷ lệ đánh giá thấp nhất ở học phần quản trị
CTXH (30,4%).

Biểu đồ 2. Đề xuất cách thức thực hiện chuẩn đầu ra trong đào tạo đạo
đức nghề CTXH (n=173)

Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2017 
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Sinh viên cũng ®ưa ra những đề xuất thực hiện chuẩn đầu ra tập trung
vào lồng ghép chuẩn đầu ra đạo đức nghề CTXH vào các học phần CTXH
(52,6%). Tiếp theo là các biện pháp như cải thiện điều kiện giáo trình, tài
liệu; nâng cao hiểu biết của giảng viên và sinh viên; và cải thiện điều kiện
vật chất phục vụ học tập (Biểu đồ 2).

Tóm lại, kết quả nghiên cứu về chuẩn đầu ra đạo đức CTXH cho thấy
đây là một trong những yêu cầu quan trọng trong đào tạo CTXH. Việc có
học phần đạo đức CTXH chưa đáp ứng đủ các năng lực về đạo đức nghề
nghiệp, cần phải lồng ghép các chuẩn đạo đức trong các môn học lý thuyết
khác trên lớp và đặc biệt là trong thực hành CTXH. Bên cạnh đó, vẫn có
tỷ lệ nhất định cho rằng không cần phải có chuẩn đầu ra đạo đức nghề
nghiệp.

4. Lời kết

Những kết quả nghiên cứu phản ánh mức độ nhận thức và hiểu biết của
sinh viên ngành CTXH về những yêu cầu đạo đức nghề CTXH. Để tăng
cưêng việc áp dụng đúng và theo chuẩn mực đào tạo, cần thiết phải có
những quy định về chuẩn đầu ra cụ thể và rõ ràng trong chư¬ng trình đào
tạo ngành CTXH. Những kinh nghiệm và các bài học từ việc phát triển bộ
quy điều đạo đức của các nưíc có nghề CTXH phát triển, đặc biệt là Hoa
Kỳ là rất cần thiết và ®ưîc đánh giá là có thể khả thi trong môi trưêng Việt
Nam (NASW, 2008; Nguyễn Hồi Loan, 2014; Nguyễn Thị Thu Hà, 2012). 

Những gợi mở cho việc đảm bảo năng lực đạo đức nghề nghiệp cho
chư¬ng trình đào tạo CTXH từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ bao gồm: (1) Các
chư¬ng trình đào tạo và từng học phÇn/m«n học phải xác định rõ ®ưîc các
chuẩn đầu ra về đạo đức căn cứ theo văn bản hiện hành về tiêu chuẩn đạo
đức nghề CTXH; (2) Dựa vào các chuẩn đầu ra ®ưîc xác định, hiện thực
hoá thành các mục tiêu năng lực đạo đức và hành vi nghề nghiệp; (3)
Những mục tiêu đào tạo ®ưîc thực hiện thông qua nội dung đào tạo về
kiến thức, kỹ năng và thực hành nghề nghiệp (Hayes; 2017; Lee, 2017);
Việc xây dựng chuẩn đạo đức không phải là đơn lẻ cho từng học phần/môn
học mà cần ®ưîc lặp lại và bổ sung giữa các học phần nhằm củng cố và
tiến đến xây dựng năng lực đạo đức toàn diện đáp ứng nhu cầu thực hành
nghề nghiệp (Nguyễn Thị Thái Lan, 2017). Chỉ khi chư¬ng trình đào tạo
xác định ®ưîc các chuẩn đầu ra đạo đức thì mới giúp cho ngưêi hành nghề
CTXH có đủ năng lực về đạo đức nghề nghiệp và thúc đẩy quá trình
chuyên nghiệp hoá nghề CTXH Việt Nam.n
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(1) Bài viết này là sản phẩm của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016: Nghiên
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2016.16 do TS. Nguyễn Thị Thái Lan làm chủ nhiệm.
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